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                                  Chương trình giáo dục đại học

(Theo hệ thống tín chỉ)

Tên chương trình:  
Sư phạm Vật Lý
Trình độ đào tào:   
Đại học 


Ngành đào tạo:     
Sư phạm Vật Lý

Loại hình đào tạo:  
Chính quy.
(Ban hành theo Quyết định số          /QĐ-ĐHHĐ, ngày       /6/2009
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)
        1. Mục tiêu đào tào
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Vật lý thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về phẩm chất đạo đức

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt và có tác phong mẫu mực của nhà giáo.

1.2.2. Về kiến thức

- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về Vật lý, rộng và chuyên sâu; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm vững chắc; khả năng thích ứng cao với các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; tiềm năng vững vàng để chuyển đổi nghề nghiệp và thuận lợi trong việc học tiếp những bậc học cao hơn.

- Có khả năng tiếp cận nhanh và ứng dụng có hiệu quả công nghệ hiện đại, giải quyết tốt những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học theo xu hướng tích cực hoá đối tượng.

1.2.3. Về kỹ năng

         - Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng tự học và tự nghiên cứu, khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, hội nhập được trong môi trường quốc tế và khu vực.

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng dụng công nhệ thông tin, sử dụng các thiết bị tiên tiến và hiện đại trong dạy học và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học.


- Có kỹ năng nghiên cứu, thực hành thí nghiệm, ứng dụng các thành tựu khoa học trong thực tiễn sản xuất, đời sống và giảng dạy cho học sinh.

1.2.4. Về sức khoẻ: Có đủ sức khoẻ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm (48 tháng).

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ (chưa tính các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

4. Đối tượng tuyển sinh:  Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp


Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT
7. Nội dung chương trình: 132 tín chỉ
	7.1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	42

	7.1.1
	Lý luận chính trị 
	10

	7.1.2
	Ngoại ngữ
	7

	7.1.3
	Toán, Tin, KHTN và Môi trường
	15

	
	        + Bắt buộc
	12

	
	        + Tự chọn
	3

	7.1.4.
	Giáo dục thể chất
	75 t

	7.1.5.
	Giáo dục quốc phòng
	165 t

	7.1.6.
	Kiến thức nghiệp vụ chung khối ngành
	10

	7.2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	77

	
	        + Bắt buộc
	61

	
	        + Tự chọn
	16

	7.3.
	Kiến thực nghiệp vụ sư phạm, KLTN
	13

	7.3.1
	Kiến tập sư phạm
	2

	7.3.2.
	Thực tập sư phạm
	5

	7.3.3.
	Khoá luận TN/HP thay thế
	6


8. Kế hoạch giảng dạy

	STT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Đ.kiện tiên quyết
	Học kỳ
	Bộ môn quản lý học phần

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, TL
	Thực hành
	Tự học
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Khối kiến thức giáo dục đại cư​ơng
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Lý luận chính trị
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1.NML1.D1..2
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin 1
	2
	21
	18
	0
	90
	 
	1
	Nguyên lý

	2
	1.NML1.D2.3
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin2
	3
	31
	28
	0
	135
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	1.ĐLV1.D0.3
	Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam
	3
	27
	36
	0
	135
	4
	4
	Đường lối

	4
	1.TTH1.D0.2
	Tư tưởng Hồ ChÝ Minh
	2
	15
	30
	0
	90
	2
	3
	T.t­ëng-PL

	II
	Ngoại ngữ
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1.ANH1.D1.4
	TiÕng Anh 1
	4
	36
	48
	0
	180
	 
	3
	NN


	6
	1.ANH2.D1.3
	TiÕng Anh 2
	3
	27
	36
	0
	135
	5
	4
	NN

	III
	Gi¸o dục thể chất và Q.phßng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	1.GDT0.D1
	Gi¸o dục thể chất
	75t
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	GDTC

	8
	1.GDQ0.D1
	Giáo dục Quốc phòng
	165t
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	GDQP

	IV
	Khối kiến thức TN-XH
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	1.PLD0.D0.2
	Ph¸p luật đại cương
	2
	18
	24
	0
	90
	3
	3
	T.t­ëng-PL

	10
	1.THD0.D1.2
	Tin học
	2
	10
	0
	40
	90
	 
	1
	CNTT-TT

	11
	1.ĐSO1.D1.3
	Đại số 
	3
	27
	36
	0
	135
	 
	1
	BM.ĐS

	12
	1.GT1.D1.3
	Giải tÝch 1
	3
	27
	36
	0
	135
	 
	1
	BM.GT

	13
	1.GT2.D1.2
	Giải tÝch 2
	2
	18
	24
	0
	90
	12
	2
	BMGT

	14
	Chọn 1 trong 2 học phần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.MTH0.D1.3
	Cơ sở Vật lý môi trường và đo lường
	3*
	27
	36
	0
	135
	 
	1
	BM.VL

	
	1.ATM0.D1.3
	An toàn và môi trư​ờng công nghiệp
	3*
	27
	36
	0
	135
	 
	1
	BM.VL

	V
	Kiến thức nghiệp vụ chung cho khối ngành
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	1.TLH0.D1.4
	T©m lý học
	4
	36
	48
	0
	180
	2
	2
	TLGD

	16
	1.GDC0.D1.4
	Gi¸o dục học
	4
	36
	48
	0
	180
	15
	3
	TLGD

	17
	1.QLN0.D1.2
	Quản lý HC NN và QLGD
	2
	18
	24
	0
	90
	 
	8
	TLGD

	B
	Kiến thức giao dục chuyªn nghiệp
	77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	1.CHĐ0.N1.4
	Cơ học
	4
	36
	48
	0
	180
	12
	1
	BM.VL

	19
	1.PTN0.N1.3
	Nhiệt học
	3
	27
	36
	0
	135
	12
	2
	BM.VL

	20
	1.ĐTC0.N1.4
	Điện và từ
	4
	36
	48
	0
	180
	18
	2
	BM.VL

	21
	1.DĐS0.N1.2
	Dao động và Sãng
	2
	18
	24
	0
	90
	20
	3
	BM.VL

	22
	1.QHD0.N1.4
	Quang học
	4
	36
	48
	0
	180
	20
	4
	BM.VL

	23
	1.LLT0.N1.3
	Vật lý lượng tử
	2
	18
	24
	0
	90
	22
	4
	BM.VL

	24
	1.TNĐ0.N1.2
	ThÝ nghiệm Vật lý đại cương 1,2
	3
	0
	0
	60
	0
	20
	4
	BM.VL

	 
	Chọn 4 rong 7 học phần sau
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	BM.VL

	25               26               27               28
	1.VBD0.D1.3
	Vật lý linh kiện bán dẫn
	3*
	24
	32
	10
	135
	23
	7
	BM.VL

	
	  1.THS0.D1.3
	Từ học và siêu dẫn
	3*
	27
	36
	0
	135
	23
	7
	BM.VL

	
	1.ATM0.D1.3
	Phương pháp sử  dụng  các phương tiện dạy học Vật l ý
	3*
	27
	36
	0
	135
	22
	7
	BM.VL

	
	1.LAS0.D1.3
	Vật lý laser và ứng dụng
	3*
	27
	36
	0
	135
	23
	7
	BM.VL

	
	1.PKV0.D1.3
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý
	3*
	27
	0
	36
	135
	22
	7
	BM.VL

	
	1.PCN0.D1.3
	PP - CN trong dạy học Vật lý
	3*
	30
	 
	30
	135
	22
	7
	BM.VL

	
	1.DTU0.D1.3
	Kỹ thuật điện tử
	3*
	24
	32
	10
	135
	23
	7
	BM.VL

	29
	1.LDH1.D1.3
	Lý luËn dạy học Vật lý 1
	3
	27
	36
	0
	135
	23
	5
	BM.VL

	30
	1.LDH2.D1.2
	Ph​­¬ng ph¸p dạy học Vật lý 2
	2
	18
	12
	12
	90
	29
	6
	BM.VL

	31
	1.LTV0.N1.3
	Vật lý thiªn văn
	3
	27
	21
	15
	135
	23
	6
	BM.VL

	32
	1.TNP0.N1.3
	Thí nghiệm Vật lý phổ thông 1,2
	2
	0
	0
	60
	90
	23
	6
	BM.VL

	33
	1.PTL0.N1.3
	Phương pháp toán lý
	3
	27
	36
	0
	135
	23
	5
	BM.VL

	34
	1.CLT0.N1.4
	Cơ lý thuyết 
	4
	36
	48
	0
	180
	23
	5
	BM.VL

	35
	1.N§L0.N1.2
	Nhiệt động lực
	2
	18
	24
	 
	90
	23
	4
	BM.VL

	36
	1.§§L0.N1.4
	Điện động lực 
	4
	36
	48
	0
	180
	35
	5
	BM.VL

	37
	1.KTN0.N1.2
	Kỹ thuật nhiệt
	2
	18
	14
	10
	90
	21
	3
	BM.VL

	38
	1.KT§0.N1.2
	Kỹ thuật điện
	2
	18
	12
	12
	90
	22
	5
	BM.VL

	39
	1.VCR0.N1.3
	Vật lý chất rắn
	3
	27
	36
	0
	135
	36
	8
	BM.VL

	40
	1.VLT0.N1.3
	Vật lý thống kê
	3
	27
	36
	0
	135
	36
	6
	BM.VL

	41
	1.C0L1.N1.3
	Cơ học l​ượng tử 1
	3
	27
	36
	0
	135
	23
	7
	BM.VL

	42
	1.C0L2.N1.2
	Cơ học lư​ợng tử 2
	2
	18
	24
	0
	90
	41
	7
	BM.VL

	                 Chọn 2 trong 4 học phần sau                                              

	43,44
	1.NSP0.D1.2
	Nâng cao năng lực sư phạm giáo viên Vật lý
	2*
	18
	24
	0
	90
	24
	6
	BM.VL

	
	1.MVT0.D1.2 
	Máy vi tính trong dạy học Vật lý
	2*
	18
	24
	0
	90
	0
	6
	BM.VL

	
	1.LSV0.D1.2
	Lịch sử Vật lý
	2*
	18
	24
	0
	90
	23
	6
	BM.VL

	
	1BTL0.D1.2
	Bài tập vật lý phổ thông
	2*
	10
	40
	0
	90
	22
	6
	BM.VL

	45
	1TTC0N1.1
	Thực tế chuyên ngành
	1
	0
	0
	30
	
	35
	5
	BMVL

	III
	Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	 
	Kiến tập sư phạm
	2
	0
	0
	60
	0
	16
	6
	TLGD

	47
	 
	Thực tập sư phạm
	5
	0
	0
	150
	0
	 
	8
	 

	48
	Kho¸ luận tốt nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Học phần thay thế KLTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. PTP.0.N1.3
	Phân tích chương trình Vật lý phổ thông trung học
	3
	27
	36
	0
	135
	42
	8
	BM.VL

	 
	1NAN.0.N1.3
	Khoa học - Công nghệ nano và ứng dụng
	3
	27
	36
	0
	135
	42
	8
	BM.VL

	 
	Tổng số tÝn chỉ
	132
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


9. Mô tả tóm tắt nội dung các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 1/The basic principles of Maxist 1                                                             2 tc (21,18,0)

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin 2/The basic principles of Maxist 2                                                              3 tc (32,26,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

        9.3. Đường lối cách mạng của Đảng CSVN/Vietnamese revolution policy


                                                                    3 tc (32,26,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

        9.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology    2tc (21,18,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.5-9.6. TiÕng anh 1, 2/English 1,2 
        
                7 tc (63,84,0) 


- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT (đạt trình độ sơ cấp).

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng Anh (trình độ B).
9.7. Giáo dục thể chất/Physical education
             
     75 tiết


Nội dung ban hành tại quyết định số 3244/BGDĐT ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.8. Giáo dục quốc phòng/Military education

     165 tiết


Nội dung thực hiện theo quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          9.9.  Pháp luật đại cương/Geaeral Law                 2 Tín chỉ (18,24,0)
- Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung thực hiện theo chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT,ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT.
          9.10. Tin học/Informatics                                       2 Tín chỉ (10,0,40)
        - Điều kiện tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về tin học, thông tin và sử lý thông tin, vị trí và vai trò của các thành phần trong máy tính điện tử, cách tổ chức lưu trữ thông tin bằng máy tính điện tử....Vai trò, chức năng của hệ điều hành, các khái niệm cơ bản, một số lệnh của Windows, các kỹ năng khai thác Windows và Iternet. Xử lý văn bản (Microsoft Word), các thao tác cơ bản với file văn bản, định dạng văn bản, chèn tranh ảnh, các ký tự đặc biệt, tạo biểu tượng trong Word. Tạo các slide, các hiệu ứng để trình chiếu trong PowerPoint. Xử lý bảng tính Excel, định dạng bảng tính, sử dụng các hàm thông dụng của Excel, xây dựng các biểu đồ, đồ thị để minh hoạ cho các dữ liệu cần nghiên cứu, phân tích.
           9.11. Đại số/Algebra                                            3 Tín chỉ (27,36,0)
          - Điều kiện tiên quyết: Không
Thông qua các kiến thức cơ bản về tập hợp, về các tập hợp số quen thuộc như số thực, số phức, đa thức, phân thức hữu tỷ, trình bày các cấu trúc đại số cơ bản cần dùng cho Vật lý, như cấu trúc nhóm, cấu trúc vành, cấu trúc trường, cấu trúc không gian vectơ, vành các ma trận, khái niệm định thức. Đồng thời, trang bị cho sinh viên những kỹ năng tính toán liên quan đến số phức, đến hệ phương trình tuyến tính, đến cách tính định thức, đến phân tích một phân thức hữu tỷ thành các phân thức đơn giản, cần dùng trong giải tích và trong thực tiễn tính toán Vật lý sau này. Nghiên cứu các đối tượng hình học, như dạng toàn phương mô tả các đường cong bậc hai, giải tích và đại số tensơ.

           9.12. Giải tích 1/Analytics 1                           3 Tín chỉ  (27,36,0)
    
Điều kiện tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hàm số một biến số thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng. Trình bày phép tính vi, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số. Trọng tâm của học phần là rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân các dạng hàm số khác nhau, ứng dụng các khái niệm đó để giải quyết các bài toán khác nhau của vật lý học
           9.13. Giải tích 2/Analytics 2                          2 Tín chỉ (28,24,0)
         - Điều kiện tiên quyết:  Giải tích 1   

Học phần tập trung chủ yếu vào khái niệm hàm nhiều biến thực, phép tính vi phân đạo hàm riêng, định lý hàm ẩn và khái niệm cực trị của hàm nhiều biến, mặt cong và đường cong trong không gian.

Ngoài ra còn tập trung vào cách giải phương trình, hệ phương trình vi phân tuyến tính với đạo hàm thường bậc nhất hoặc bậc hai; nghiên cứu chuỗi số, chuỗi hàm, các điều kiện hội tụ của chúng, cách phân tích hàm số thành chuỗi; các phép biến đổi tích phân Fourier, Laplace.
Trang bị cho sinh viên kỹ năng tính tích phân hai lớp, ba lớp trong các hệ toạ độ khác nhau. Thông qua các định lý Stockes và Ostrogradsky phép tính vi, tích phân trên các đa tạp được chuyển về tích phân trên các miền của không gian Euclid.
           9.14.  Chọn 1 trong 2 học phần
                a. Cơ sở vật lý và môi trường /Physics Foundation of nvironment and  measurement                                                        3TC (27,36,0)

               - Điều kiện tiên quyết: không
               Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành khoa tự nhiên và công nghệ những kiến thức cơ bản về vật lý môi trường và vật lý đo lường cùng các thông số môi trường. Nội dung gồm  2 phần 

                Phần  1: Cơ sở vật  lý môi trường 

                Phần  2: Cơ sở vật lý của  một số vật liệu senser đo lường và một số sơ đồ ứng  dụng đo lường

                 b. An toàn và môi trường công nghiệp/Sercufily and industry inviroment                                                                      3TC (27,36,0)

               - Điều kiện tiên quyết: không

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bantrong các môi trường cơ khí đặc trưng, kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp công nghiệp, cùng các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệpvà phòng tránh tai nạn lao động.

           9.15. Tâm lý học/Psychology                       4 Tín chỉ (36,48,0)
           - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các vấn đề chung của tâm lý học, về những cơ sở tự nhiên và xã hội của hoạt động tâm lý, giúp sinh viên nắm được bản chất của sự hình thành tâm lý, ý thức của con người. Học phần còn giới thiệu quy luật hoạt động cuả nhận thức đối với sự phát triển tâm lý - ý thức của nhân cách.

Qua đó, giúp sinh viên nắm được đặc điểm, bản chất về cấu trúc nhân cách, các phẩm chất nhân cách và sự hình thành và phát triển nhân cách làm cơ sở cho các phương pháp dạy học và giáo dục trong quá trình sư phạm.
Làm cơ sở cho sinh viên tiếp thu các học phần về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, các học phần giáo dục học, các học phần thuộc về nghiệp vụ sư phạm. Bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu tâm lý người

          9.16. Giáo dục học/ Education study                 4 Tín chỉ (36,48,0)
          - Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học
Cung cấp một cách có hệ thống các kiến thức cơ bản, đại cương về giáo dục học: các khái niệm, các phạm trù, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của giáo dục học, làm cơ sở cho việc tiếp thu các học phần hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm.
          9.17. Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục và đào tạo/Administration and education management   2 tín chỉ (18;12;0)  

           Nội dung ban hành tại Quyết định số 33/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 22/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          9.18. Cơ học/Classical mechanics                       4 Tín chỉ (36,48,0)
          - Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1

Cung cấp các kiến thức tổng quát về các quá trình nhịêt, các nguyên lý căn bản của các quá trình nhiệt, mối liên hệ giữa nhiệt và công. Vận dụng vào việc khảo sát chất khí lý tưởng và nguyên lý hoạt động của các loại máy nhiệt. Chuẩn bị cho việc học bộ môn Nhiệt động lực học .

           9.19. Nhiệt học/physical elements and the study    3 Tín chỉ (27,36,0)
- Điều kiện tiên quyết: Giải tích 1
Cung cấp các kiến thức tổng quát về các quá trình nhiệt, các nguyên lý căn bản của các quá trình nhiệt, mối liên hệ giữa nhiệt và công. Vận dụng vào việc khảo sỏt chất khí lý tưởng và nguyên lý hoạt động của các loại máy nhiệt. Các khái niệm, các quá trình nhiệt, quan hệ giữa nhiệt và công.          

9.20. Điện và từ/Electricity and magnetism          4 Tín chỉ (36,48,0)
           - Điều kiện tiên quyết: Cơ học
Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về: điện trường, từ trường; chuyển động của các hạt tích điện trong điện trường, từ trường; dòng điện trong kim loại, trong bán dẫn, chất lỏng, chất khí; điện trường, từ trường trong vật chất; các hiện tượng cảm ứng điện từ; các cơ sở của lý thuyết Maxwell về điện từ trường.
Trên cơ sở các kiến thức này, sinh viên hiểu được các hiện tượng điện từ, hiểu được nguyên tắc của việc ứng dụng các hiện tượng điện từ trong khoa học kỹ thuật

          9.21. Dao động và Sóng/Vibrations and waves       2 Tín chỉ (18,24,0)
           - Điều kiện tiên quyết:  Điện và từ
Khảo sát các hiện tượng tuần hoàn có bản chất khác nhau nhưng biến đổi theo thời gian  theo cùng một quy luật: Dao động cơ học và dao động điện, sóng đàn hồi và sóng điện từ

          9.22. Quang học/Optics                                            4 Tín chỉ (36,48,0)
           - Điều kiện tiên quyết:  Điện và từ
Trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức về ánh sáng, các quan điểm về bản chất ánh sáng, tương tác của ánh sáng với vật chất. Cơ sở cấu tạo các dụng cụ quang học trong thực tế và kỹ thuật. Hệ thống các quan niệm về bản chất ánh sáng giải thích được các hiện tượng sóng, hạt của ánh sáng. Quy luật cổ điển và lượng tử của bức xạ vật đen. Sự tương tác của ánh sáng với các môi trường vật chất. Giải thích được các hiện tượng thực tế trong cuộc sống liên quan đến kiến thức quang học.

       
9.23. Vật lý lượng tử/Quantum physics                3 Tín chỉ (27,36,0)
       
 - Điều kiện tiên quyết: Quang học 
Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như: mẫu Rutherford, mẫu Bohr và Sommerfield; phổ của các nguyên tử một điện tử và nhiều điện tử hoá trị. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn; tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử; quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử; cấu trúc phổ phân tử hay nguyên tử.

Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những cơ sở của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

         9.24. Thí nghiệm Vật lý đại cương/ General physics experiment      

                                                                                               2 Tín chỉ (0,60,0)
           - Điều kiện tiên quyết: Điện và từ
Học phần giúp sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần vật lý đại cương như: cơ học, nhiệt học, điện từ học và quang học. Mặt khác học phần còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc, xử lý số liệu thực nghiệm

            9.25-9.28. Chọn 4 trong 7 học phần
              a. Vật lý linh kiện bán dẫn/Semiconductivity componential physics   
  

                                                                3 Tín chỉ  (24,32,10)
             - Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử

  Học phần nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, hiểu biết cần thiết và kỹ năng tối thiểu cho người giáo viên vật lý trong thời đại hiện nay về lĩnh vực vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học. Sau khi học xong học phần, sinh viên có được những kiến thức nhất định về các linh kiện chủ động, bị động dùng trong vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học, về các mạch điện cơ bản trong kỹ thuật; Có được những thông tin mới nhất trong lĩnh vực vật lý linh kiện, bán dẫn và điện tử học

           b. Từ học và siêu dẫn/Magnetisn and superconductivity         
                                                                                            3 Tín chỉ (27,36,0)
              Điều kiện tiên quyết:   Vật lý lượng tử

Trang bị hệ thống tri thức về từ học, các hiện tượng và quy luật của cảm ứng điện từ, trường từ, tương tác từ và sự lan truyền của sóng điện từ trong chân không.

- Nắm được bản chất và các biểu diễn định lượng của tương tác từ, vật liệu từ.

         
c. Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học trong Vật lý/                             Practice method teaching means of Physics                      3 Tín chỉ (27,36,0)
           Điều kiện tiên quyết: quang học
 Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, phương pháp triển khai và sử dụng các phương tiện dạy học  và những yêu cầu sư phạm được đặt ra trong khi triển khai các phương tiện dạy học trong giờ học, đồng thời cú khả năng lập kế hoạch cụ thể cho việc triển khai các phương tiện dạy học  trong năm học trên cơ sở trang thiết bị hiện co.
           d. Vật lý laser và ứng dụng/ Laser Physics and application                                                 

                                                                                       3 Tín chỉ (27,36,0)
              -Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về máy phát lượng tử, hệ cộng hưởng quang học của laser, các phương pháp tạo mật độ đảo lộn cho môi trường họat tính, các lọai laser: laser bán dẫn, laser rắn,  laser khí và các ứng dụng của laser

           .
e. Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý/Method and experimental techniques for physics                           3 TC (27,0,36)
- Điều kiện tiên quyết: Quang học

Trang bị cho sinh viên mục tiêu chương trình dạy  môn vật lý ở trường THPT, vai trò tác dụng cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm vật lý. Có kỹ năng làm một số Đồ dùng - TBDH vật lý ở trường THPT và có thể triển khai các đề tài nghiên cứu theo các chuyên đề nâng cao ở trường phô  thông

           h. Phương pháp và Công nghệ trong dạy học Vật lý/Method and techology in teaching                                                     3 Tín chỉ (30,0,30)

             - Điều kiện tiên quyết: Quang học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp triển khai các thiết bị dạy học cũng như những lý luận chung về việc triển khai công nghệ dạy học ở trường phổ thông

          i. Kỹ thuật điện tử/Electronic paractic
      3 Tín chỉ (24,32,10)

          - Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như các mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hoá và các kỹ thuật đo tương tự và số hoá.

Nắm vững được nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diot, transito, transito trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử.
        9.29.  Phương pháp dạy học Vật lý1/Physical teaching method1
                                                                                        3 Tín chỉ (27,26,10)
          - Điều kiện tiên quyết:  Quang học

Trang bị cho sinh viên lí luận chung về nhiệm vụ dạy học Vật lý ở trường phổ thông, các phương pháp cụ thể, các yếu tố cấu trúc của quá trình dạy học. Vận dụng lí luận đó vào việc phân tích chương trình phổ thông
          9.30.  Phương pháp dạy học Vật lý2/Physical teaching method2
                                                                                        2 Tín chỉ (18,24,0)

          - Điều kiện tiên quyết:  Phương pháp dạy học 1
Sinh viên biết vận dụng các thành tựu của tâm lý học, giáo dục học vào việc tổ chức dạy học vật lý, bước đầu có hướng nghiên cứu về phương pháp dạy học bộ môn và biết khai thác ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại trong việc cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy. Nắm vững đặc thù bộ môn vật lý từ đó có phương pháp thích ứng. Phân tích được một vấn đề (Phần, chương, bài ), lập kế hoạch và thiết kế tiến trình hoạt động dạy học cho một tiết học trong chương trình vật lý phổ thông.
            9.31  Vật lý thiên văn/Astrophysics               3 Tín chỉ (27,21,15)

           - Điều kiện tiên quyết: Quang học

Sinh viên hiểu được cấu trúc của hệ mặt trời, và giải thích được nhiều hiện tượng có liên quan đến thiên văn học. Ngoài ra cần cho sinh viên đi thực hành, tham quan tại các đài Thiên văn, nhà chiếu hình vũ trụ để tiếp thu được các kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực này.
9.32. Thí nghiệm vật lý phổ thông 1,2/Experiment on physics at Secondary level                                                                           2TC (0,0,60)

            - Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử
Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm cho sinh viên: Kỹ năng lắp ráp thí nghiệm, kỹ năng sử dụng một số dụng cụ đo lường phổ biến, kỹ năng xử lý số liệu và tính sai số.

          Rèn luyện kỹ  năng sử dụng thí nghiệm để dạy học Vật lý phổ thông theo đúng yêu cầu thí nghiệm biểu diễn và phương pháp thực nghiệm.

Rèn  luyện kỹ năng hướng dẫn học sinh phổ thông thực hành một số bài thực hành ghi trong chương trình Vật lý PTTH
9.33. Phương pháp toán lý/Methods of mathematical physics
                                                     3TC (27,36,0)

                 - Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử
Nắm được các đại lượng vô hướng, véc tơ, ten xơ và các phếp tính với chúng, các định lý vi phân, tích phân  và các toán tử dùng nhiều trong điện học, cơ học lượng tử ...trong không gian cong.

Biết đặt điều kiện cho các phương trình đạo hàm riêng, giải chúng và  liên hệ với các bài toán thực tế của vật lý học như phương trình sóng một, hai chiều, phương trình dao động, truyền nhiệt và các phương trình vi phân riêng phần trong không gian 3 chiều dùng nhiều trong vật lý thống kê, cơ học lượng tử và lý thuyết trường lượng tử, vật lý chất rắn.

9.34. Cơ lý thuyết/Theoretical Mechanic                     4TC (36,48,0)

            - Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử
            Học phần này giúp cho người học hiểu sâu thêm phần cơ học đại cương nhằm phục vụ tốt cho việc giảng dạy cơ học ở các trường phổ thông, đồng thời làm cơ sở để học tiếp các môn vật lý thống kê, cơ học lượng tử và vật lý chất rắn. Bước đầu trang bị cho học sinh phương pháp nghiên cứu vật lý lý thuyết.

Cần nắm được các khái niệm và định luật cơ bản của cơ học chất điểm, các định luật tổng quát của động lực học cơ hệ, các định luật bảo toàn và ứng dụng của chúng vào bài toán hai vật, chuyển động của vật rắn.

Phương pháp biểu diễn véc tơ mô tả chuyển động cơ học và các đại lượng, định luật vật lý.

Xây dựng lại toàn bộ hệ thống các kiến thức cơ bản của cơ học cổ điển Newton từ nguyên lý biến phân Haminton.Phương pháp hàm Lagrăng và nguyên lý tác dụng tối thiểu để mô tả một hệ cơ. 

Biết sử dụng nguyên lý biến phân, ứng dụng để giải các bài tập.

            9.35. Nhiệt động lực học/ Thermal Dynamics                 2TC (18,24,0)

            - Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử
           Hoàn thiện các kiến thức của vật lý phân tử và nhiệt học đồng thời chuẩn bị cho việc học bộ môn Vật lý thống kê. Trang bị cho học sinh phương pháp các hàm nhiệt động để nghiên cứu một quá trình nhiệt hay một hệ nhiệt động.

              Nắm được các phương pháp phát biểu định lượng các nguyên lý cơ bản của các quá trình nhiệt động, các hàm nhiệt động và phương pháp các hàm nhiệt động. Lý thuyết chuyển pha cần được hiểu kỹ để có thể ứng dụng sau này khi học các môn khác.
           9.36. Điện động lực/Electrodynamics                4TC (36,48,0)                                                   
           - Điều kiện tiên quyết: Nhiệt động lực 
 
Trang bị đầy đủ và trọn vẹn về các kiến thức của điện từ trường, tương tác điện từ. Bổ sung cho điện đại cương về mặt kiến thức đồng thời có cách nhìn toàn vẹn thống nhất về điện từ trường. Biết phương pháp biễu diễn các đại lượng điện từ trong không thời gian 4 chiều.

Nắm được hệ phương trình Maxwell được xây dựng từ các định luật thực nghiệm viết dưới dạng vi phân và hệ phương trình tổng quát cho mọi qúa trình điện từ. Từ hệ phương trình tổng quát Maxwell xem xét các hiện tượng Vật lý đặc biệt: Trường tĩnh điện, từ trường dừng, trường chuẩn dừng.

Hiểu được mối quan hệ khăng khít và thống nhất giữa điện trường và từ  trường, sự tương tự trong việc xây dựng các khái niệm điện và từ.

Lĩnh hội và thành thạo về kiến thức của dòng điện xoay chiều, thiết lập được phương trình vi phân và giải chúng cho các mạch khác nhau. Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về sóng điện từ và bức xạ sóng điện từ được trình bày từ các phương trình Maxwell, Nguyên lý tương đối Enstein và cách biểu diễn dạng 4 chiều của điện động lực học.

          9.37. Kỹ thuật nhiệt/Thermal techniques             2TC (18,14,10)

              - Điều kiện tiên quyết: Dao động và sóng
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các chu trình nhiệt, máy nhiệt, nguyên tắc hoạt động của các động cơ nhiệt
          9.38. Kỹ thuật điện/Electrical technic                   2 Tín chỉ (18,14,10)
            - Điều kiện tiên quyết: Quang học

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các chu trình nhiệt, máy nhiệt, mạch điện dân dụng, máy điện phổ thông trong đời sống và sản xuất. Giúp cho sinh viên nắm được các cơ cấu mạch điện trong dân dụng, nguyên tắc hoạt động và sử dụng các loại động cơ điện. Thực hành tốt các bài điện kỹ thuật

9.39. Vật lý chất rắn/ Solid State Physics          3TC (27,36,0)

Điều kiện tiên quyết: Điện động lực học

Trang bị bước đầu các kiến thức về cấu tạo mạng cuả chất rắn. Các tính chất, sự phân loại và ứng dụng của vật rắn trong công nghệ. Cở sở để tiếp tục nghiên cứu sâu về lý thuyết chất rắn. 

Nắm được các loại liên kết và phân loại vật rắn theo các loại liên kết, trên cơ sở lý thuyết về dao động mạng và lý thuyết vùng năng lượng hiểu được tính chất nhiệt, điện của vật rắn, phân loại vật rắn theo quan điểm lý thuyết vùng năng lượng, hiểu một cách chắc chắn hơn các tính chất nhiệt điện của vật rắn đặc biệt là kim loại. 

           9.40. Vật lý thống kê/Statistical physics          3TC (27,36,0)

 - Điều kiện tiên quyết: Điện động lực học

     
Vật lý thống kê là môn học thuộc chương trình Vật lý lý thuyết, trang bị một phương pháp nghiên cứu các hệ nhiều hạt theo quan điểm cổ điển, lượng tử và quy luật cú tính thống kê của chúng. Cùng với các môn vật lý khác môn này nhằm hoàn thiện bức tranh vật lý cho người  học.

Khái niệm hàm phân bố, thông số thống kê, các đại lượng trung bình, các thông số vi môvà vĩ mô của một hệ.

Hiểu được các loại phân bố thống kê và ứng dụng để khảo sát các hệ lượng tử  có spin nguyên và bán nguyên.

Biết vận dụng phương pháp này cho các hệ vĩ mô cổ điển và lượng tử nói chung.
         9.41. Cơ học lượng tử 1/ Quantum Mechanic 1     3TC (27,36,0)

        - Điều kiện tiên quyết:  Vật lý lượng tử
     
Nhằm cung cấp cho người học hệ thống hình thức luận nghiên cứu các đối tượng vi mô. Xây dựng cơ học cho các hạt vi mô phi tương đối tính, bản chất lượng tử của chúng.
Nắm vững yêu cầu phải có một quan điểm mới và công cụ mới tương thích khi nghiên cứu các hạt vi mô. 
Nắm được phương pháp khảo sát, mô tả, các đặc tính của hạt vi mô phi tương đối tính, làm cơ sở cho phương pháp của vật lý hiện đại .
          9.42. Cơ học lượng tử 2/ Quantum Mechanic 2          2TC (18,24,0)

          - Điều kiện tiên quyết:  Cơ học lượng tử 1
Vận dụng được các hiểu biết đơn lẻ trước đây về lý thuyết lượng tử để có một  hệ thống hoàn chỉnh về  phương pháp mô tả hệ vi mô, thấy được giới hạn khi xét các hệ vĩ mô.

Hiểu được một thang đo mới, và hệ đơn vị mới  cho các đại lượng vật lý quen thuộc. 

9.43-9.44. Chọn 2 trong 4 học phần 
         a. Nâng cao năng lực sư phạm giáo viên Vật lý/Improve the pedagogical ability of teacher of physics                                  2TC (18,24,0)

               Điều kiện tiên quyết: Thí nghiệm vật lý đại cương
Học phần nhằm nâng cao năng lực dạy học đối với giáo viên vật lý có khả năng thích ứng nhanh trong các tình huống sư phạm. 
        b. Máy vi tính trong dạy học vật lý/Use computers in teaching physics
                                                                                                       2TC (18,24,0)

               Điều kiện tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên thấy rõ vai trò của máy vi tính, những ứng dụng căn bản và thông dụng nhất trong dạy học vật lý. Kết hợp máy vi tính và các phương tiện dạy học khác hỗ trợ cho quá trình học tập và dạy học của sinh viên sư phạm.
                c. L ịch sử vật lý/  history of physical                            2TC (18,24,0)                             
               Điều kiện tiên quyết: Vật lý lượng tử
Học phần giúp người học thấy rõ toàn cảnh sự phát triển của vật lý học trong từng thời kỳ của xã hội loài người. Thấy được sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, tạo sự say mê nghiên cứu, học tập cho sinh viên.           

                d.  Bài tập vật lý phổ thông/ Physics problems for high school
                                                                                                      2TC(10,40,0)   
    Điều kiện tiên quyết: Quang học


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức đầy đủ được ý nghĩa, tầm quan trọng của BTVL đối với phổ thông. Phân loại được BTVL dựa trờn các cơ sở phân loại khác nhau. Trang bị cho sinh viên một số phương pháp giải một số bài tập cơ bản.

            9.45. Thực tế chuyên ngành/Observations                      1TC (0,0,30)

Sinh viên được học tập thực tế tại các cơ sở nhà máy như nhà máy thủy điện, nhà máy điện khí gas, lò phản ứng hạt nhân, các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất vật liệu, học cụ, học liệu. Giúp người học dễ dàng liên hệ các kiến thức lý thuyết và thực tiễn. 
           9.46. Kiến tập sư phạm/Teaching practice observation          2tín chỉ


9.47. Thực tập sư phạm/ Practical final                                    5 tín chỉ


9.48. Khoá luận tốt nghiệp/Thesis                                             6 tín chỉ


Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp


a. Phân tích chương trình phổ thông trung học/Program analytis at senior hight school                                                               3 TC (27,36,0)
            -Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử

Cung cấp cho sinh viên về kỹ năng phân tích tổng quát cũng như chi tiết về toàn bộ chương trình Vật lý và Hoá học ở trường TH phổ thông. Đặc biệt chú trọng phân tích kỹ chương trình theo hướng cải cách giáo dục.

b. Khoa học - Công nghệ nano và ứng dông/Nano  science - technology and application                                                                         3 TC (27,36,0)
              -Điều kiện tiên quyết: Cơ học lượng tử
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, cập nhật về khoa học và công nghệ cũng như những khả năng ứng dụng của chúng như: lase, khoa học vật liệu và công nghệ nano  

         10. Dự kiến đơn vị thực hiện ch​ương trình.
	TT
	Học phần
	Bộ môn

	1
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin 1
	LLCT

	2
	Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lªnin2
	LLCT

	3
	Đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam
	LLCT

	4
	Tư tưởng Hồ ChÝ Minh
	LLCT

	5
	TiÕng Anh 1
	NN

	6
	TiÕng Anh 2
	NN

	7
	Gi¸o dục thể chất
	GDTC

	8
	Giáo dục Quốc phòng
	GDQP

	9
	Ph¸p luật đại cương
	LLCT

	10
	Tin học
	KTCN

	11
	Đại số 
	BM.ĐS

	12
	Giải tÝch 1
	BM.GT

	13
	Giải tÝch 2
	BMGT

	 
	Cơ sở Vật lý m«i trường và đo lường
	BM.VL

	
	An toàn và môi trư​ờng công nghiệp
	BM.VL

	15
	Tâm lý học
	TLGD

	16
	Giáo dục học
	TLGD

	17
	Quản lý HC NN và QLGD
	TLGD

	18
	Cơ học
	BM.VL

	19
	Nhiệt học
	BM.VL

	20
	Điện và từ
	BM.VL

	21
	Dao động và Sãng
	BM.VL

	22
	Quang học
	BM.VL

	23
	Vật lý lượng tử
	BM.VL

	24
	ThÝ nghiệm Vật lý đại cương 1,2
	BM.VL

	25               26               27               28
	Vật lý linh kiện bán dẫn
	BM.VL

	
	Từ học và siêu dẫn
	BM.VL

	
	Phương pháp sử  dụng  các phương tiện dạy học Vật l ý
	BM.VL

	
	Vật lý laser và ứng dụng
	BM.VL

	
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý
	BM.VL

	
	PP - CN trong dạy học Vật lý
	BM.VL

	
	Kỹ thuật điện tử
	BM.VL

	29
	Lý luËn dạy học Vật lý 1
	BM.VL

	30
	Ph​­¬ng ph¸p dạy học Vật lý 2
	BM.VL

	31
	Vật lý thiªn văn
	BM.VL

	32
	Thí nghiệm Vật lý phổ thông 1,2
	BM.VL

	33
	Phương pháp toán lý
	BM.VL

	34
	Cơ lý thuyết 
	BM.VL

	35
	Nhiệt động lực
	BM.VL

	36
	Điện động lực 
	BM.VL

	37
	Kỹ thuật nhiệt
	BM.VL

	38
	Kỹ thuật điện
	BM.VL

	39
	Vật lý chất rắn
	BM.VL

	40
	Vật lý thống kê
	BM.VL

	41
	Cơ học l​ượng tử 1
	BM.VL

	42
	Cơ học lư​ợng tử 2
	BM.VL

	43,44
	Nâng cao năng lực sư phạm giáo viên Vật lý
	BM.VL

	
	Máy vi tính trong dạy học Vật lý
	BM.VL

	
	Lịch sử Vật lý
	BM.VL

	
	Bài tập vật lý phổ thông
	BM.VL

	45
	Thực tế chuyên ngành
	BMVL

	46
	Kiến tập sư phạm
	TLGD

	47
	Thực tập sư phạm
	 

	 
	Phân tích chương trình Vật lý phổ thông trung học
	BM.VL

	 
	Khoa học - Công nghệ nano và ứng dụng
	BM.VL


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng:

               Thực trạng: hiện nay có 03 phòng thực hành dùng cho vật lý đại cương và cho phương pháp giảng dạy với các trang thiết bị thí nghiệm đảm bảo thực hiện được khoảng 80% các nội dung thực hành.

Cần bố trí phòng tập giảng, phòng seminar, có máy chiếu đa năng, vi tính, đầu video để rèn luyện nghiệp vụ và sinh hoạt chuyên môn.
11.2. Thư viện: Cần có đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo các chuyên ngành sau:

	TT
	Tên học phần
	Giáo trình&TLTK chính
	NXB
	NXB

	1
	Cơ sở vật lý đo lường và môi trường
	Trần Minh Thi –Cơ sở vật lý đo lường và môi trường
	NXB §HSP
	2006

	
	
	Phạm Ngọc Đăng – Môi trường không khí
	NXB KHKT
	2003

	2
	Cơ học
	Nguyễn Hữu Mình – Cơ học
	Giáo dục
	1999

	
	
	Hoàng Quý – Cơ học
	Giáo dục
	1986

	
	
	Lương Duyên Bình – Vật lý đại cương 1
	Giáo dục
	2000

	
	
	David Halliday – Cơ sở Vật lý 1
	Giáo dục
	1999

	
	
	Jean – Marie BrÐbec – Cơ học I, II
	Giáo dục
	2001

	
	
	Lê Trọng Tường – Cơ học
	§HSP
	2004

	3
	Nhiệt học
	Lê Văn – VLPT và Nhiệt học
	§H&THCN
	1981

	
	
	Lương Duyên Bình – Vật lý đại cương 1
	NXBGD
	2000

	
	
	David Halliday- Cơ sở Vật lý 1, 2
	NXBGD
	1999

	
	
	Jean – Marie Brébec – Nhiệt động học
	NXBGD
	2001

	4
	Điện học
	Vũ Thanh Khiết -Điện học
	Giáo dục
	1998

	
	
	Vũ Thanh Khiết - Điện đại cương
	§H&THCN
	1979

	
	
	Lương Duyên Bình – Vật lý đại cương 2
	NXBGD
	2000

	
	
	David Halliday – Cơ sở Vật lý 3
	NXBGD
	1999

	
	
	Jean – Marie BrÐbec - Điện tõ-§iÖn động học  I, II
	NXBGD
	2001

	5
	Dao động và sóng
	Vũ Thanh Khiết – Dao động và sóng
	NXBGD
	1999

	
	
	Lương Duyên Bình – Vật lý đại cương 3, 4
	NXBGD
	, 2000

	
	
	David Halliday – Cơ sở Vật lý 3, 4, 5
	NXBGD
	1999

	
	
	Jean – Marie Brébec - Điện tử học
	NXBGD
	2001

	
	
	Lương Duyên Bình – Bài tập VLĐC tập 1
	NXBGD
	1994

	
	
	Lương Duyên Bình – Bài tập VLĐC tập 2
	NXBGD
	1994

	
	
	Nguyễn Văn ẩn -  Bài tập VLĐC Tập 1
	NXBGD
	1996

	
	
	Nguyễn Văn ẩn – Bài tập VLĐC Tập 2
	NXBGD
	1994

	6
	Quang học
	Ngô Quốc Quýnh – Quang học
	NXBGD
	1997

	
	
	Vũ Quang – Quang học
	NXBGD
	1999

	
	
	Đặng Thị Mai – Quang học
	NXBGD
	1999

	
	
	Lương Duyên Bình – Vật lý đại cương 3, 4
	NXBGD
	2000

	
	
	David Halliday – Cơ sở Vật lý 3, 4, 5
	NXBGD
	1999

	
	
	Jean – Marie BrÐbec – Quang học
	NXBGD
	2001

	7
	Vật lý  lượng tử
	Phạm Duy Hiển – Vật lí Nguyên tử và Hạt nhân
	NXBGD
	1979

	
	
	Lương Duyên Bình – Vật lý đại cương 3, 4
	NXBGD
	2000

	
	
	David Halliday – Cơ sở Vật lý 3, 4, 5
	NXBGD
	1999

	
	
	Jean – Marie Brébec -Điện tử học
	NXBGD
	2001

	
	
	Đào Đình Thức – Nguyên tử và liên kết Hoá học
	NXBGD
	1997

	8
	Thực hành Vật lý Đại cương 
	Nguyễn Tú Anh – Thực hành Vật lý Đại cương Tập 1, 2
	§H&THCN
	1990

	
	
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc –Thực hành Vật lý Đại cương  
	§HSP HN
	1999

	
	
	Phạm Trọng Hàn – Kỹ Thuật đo lường các đại lượng Vật lý 1, 2
	NXXBGD,
	1996

	9
	Khoa học công nghệ nanô và khả năng ứng dụng
	Khoa học công nghệ nanô
	
	

	10
	Thí nghiệm  vật lý phổ thông
	Nguyễn Thượng Chung- Thí nghiệm biểu  diễn Vật lý
	NXBGD
	1978

	11
	Lý luận dạy học
	Nguyễn Đức Thâm – Phương pháp giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông
	§HSP HN
	1999

	12
	Vật lý linh kiện bán dẫn
	Hồ Văn Sung – Linh Kiện bán dẫn
	NXBGD
	2001

	
	
	Phan Quốc Phô -Giáo trình cảm biến
	NXB KHKT
	,2000

	13
	Phương pháp công nghệ trong dạy học Vật lý
	Đặng Hùng – Vật lý kỹ thuật
	NXBGD
	2005

	
	
	Phạm Trọng Hàn – Kỹ Thuật đo lường các đại lượng Vật lý 1, 2
	NXXBGD,
	1996

	14
	Kỹ thuật nhiệt- điện
	Nguyễn Xuân Chánh - Vật lý cơ sở, hiện đại phổ

 thông


	NXB KHKT


	2000

	
	
	Đặng Văn Đào , Lê Văn Danh - Kỹ thuật điện  
	NXB GD
	1995

	15
	Vật lý thiên văn
	1   Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn  Giáo trình Thiên Văn  

 2    Nguyễn Đình Noãn      Bài tập và thực hành thiên văn học  

2 Nguyễn đình Noãn ..... –Thiên văn Vật lý (song ngữ )  
	NXB GD

NXB GD

NXB GD
	1986

1988.

2000



	16
	Laser và ứng dụng
	Lase và ứng dụng
	NXB §HQG, 2005
	1998

	17
	Phương pháp và kỹ thuật TN Vật lý trong dạy học ở trường PT
	Nguyễn Đức Thâm – Phương pháp giảng dạy Vật lý ở trường phổ thông
	§HSP HN
	1999

	
	
	 Nguyễn Hữu Tòng : Lý luận dạy học Vật lý  


	NXB GD
	2001

	
	
	Nguyễn Thượng Chung – Thí nghiệm biểu diễn  Vật lý
	NXBGD
	1978

	18
	Phân tích chương trình phổ thông trung học
	 Nguyễn Hữu Tòng - Lý luận dạy học Vật lý  
	NXB GD. 2001
	

	19
	Phương pháp toán lý
	Đỗ Đình Thanh -Phương pháp toán lý
	NXBGD
	1978

	
	
	  Nguyễn Thừa Hợp - Phương trình đạo hàm riêng.
	NXB ĐH  và THCN
	1987

	20
	Cơ lý thuyêt
	Nguyễn Hữu Mình-Cơ học lý thuyết.
	NXBGD


	1997

	
	
	O.V.Galubeva- Cơ học lý thuyết
	NXBGD
	1973

	21
	Nhiệt động lực
	 Vũ Thanh Khiết - Nhiệt động lực học và Vật lý thống kê
	NXB GD
	

	22
	Điện động lực học
	 Đào Văn Phúc-.Điện động lực học
	NXB GD
	1984

	
	
	Nguyễn Phúc Thuần-Điện động lực học
	§HSP H Néi
	1994

	
	
	4 Nguyễn Hữu MìnhĐiện Động lực học
	NXB GD
	1999

	
	
	. Nguyễn Văn Thoả.- Điện động lực học
	NXB §H & THCN
	1985.

	23
	Kỹ thuật nhiệt - điện
	Trương Trí Ngộ - Kỹ thuật điện 
	§HXD
	

	
	
	Đặng Văn Đào, Lê Văn Danh - Kỹ thuật điện  
	NXB GD
	1995

	24
	Vật lý chất rắn
	 Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hữu Mình- Vật lý chất rắn
	NXB GD
	1992

	
	
	Nguyễn Thị Bảo Ngọc- Giáo trình Vật lý chất rắn
	GD
	1997

	25
	Vật lý thống kê
	Vũ Thanh Khiết - Vật lý thống kê Giáo dục  
	NXBGD
	1997

	26
	Cơ học lượng tử
	Phạm  Quý  Tư, Đỗ  Đình  Thanh-  

          Cơ học lượng tử  (2 tập )  


	§HSP HN I
	1994

	27
	Lịch sử vật lý 
	Đào Văn Phúc- Lịch sử vật lý học
	NXBGD
	1999

	28
	Máy vi tính trong DH vật lý
	Phạm Xuân Quế-Sử dụng máy tính trong dạy học vật lý
	NXBĐHSP
	2007


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Chương trình khung đào tạo ngành Vật lý đư​ợc xây dựng trên cơ sở chương trình khung giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2006, và các quy định xây dựng chương trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.

                                                                                      Hiệu trưởng

   TS. Nguyễn Văn Phát
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